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nghiên cứu đối chiếu tổn thương mô bệnh học với MỨC Độ NHIỄM H.pylory  
ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính 

 

Hoàng Thanh Tuyền, Trần Minh Đạo 
Đặt vấn đề 
Viêm dạ dày là một bệnh thường gặp ở Việt Nam 

cũng như trên thế giới. Tỷ lệ viêm dạ dày nói chung ở 
Việt Nam chiếm từ 50% - 60% trong các bệnh lý dạ 
dày- tá tràng (3). Viêm dạ dày mạn tính (VDDMT) là 
một bệnh tiến triển tiềm tàng. VDDMT sẽ dẫn tới viêm 
teo dạ dày, dị sản ruột, và ung thư dạ dày đã ghi 
nhận (4,9,10,23,25,26,27).  

Có rất nhiều yếu tố gây VDDMT, trong đó nhiễm 
khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) là một nguyên 
nhân đã được khẳng định. Chúng tôi tiến hành nghiên 
cứu đề tài này, nhằm mục tiêu: đối chiếu mô bệnh học 
của VDDMT ở những BN nhiễm H.pylori với những BN 
không nhiễm H.pylori; tìm hiểu tỷ lệ nhiễm các type H. 
pylori và mối liên quan với các loại VDDMT.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
350 BN bị bệnh lý VDDMT được nội soi dạ dày- tá 

tràng tại Phòng Nội soi tiêu hoá Bệnh viện 19/8 (Bộ 
Công an).  

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp 

nghiên cứu ngang mô tả, phân tích đặc điểm lâm 
sàng, nội soi, tổn thương mô bệnh học. 

- Nội soi dạ dày và sinh thiết, nhận định tổn thương 
khi nội soi, đánh gi  ̧mức độ, làm test urease tại phòng 
soi. Gửi bệnh phẩm làm xét nghiệm mô bệnh học; 
phân loại hình thái tổn thương dạ dày. Xác định vai trò 
của nhiễm H.pylori, các type H.pylori với mức độ tổn 
thương mô bệnh học của viêm dạ dày mạn tính. 

- Thực hiện kỹ thuật PCR.  
Kết quả nghiên cứu 
1. Tỷ lệ nhiễm H.pylori. 

 Nhiễm HP Không nhiễm HP Tổng số 
SỐ BN 176 174 350 
Tỷ lệ % 50,3 49,7 100 
Có 176 BN (50,3%) nhiễm H.pylori (cả mô bệnh 

học và test urease đều dương tính). 
2. Đặc điểm về tuổi, giới ở hai nhóm nghiên cứu.  

Nhóm BN 
Đặc điểm 

Nhiễm HP 
(n = 176) 

Không nhiễm 
HP (n = 174) 

 
p 

Tuổi thấp nhất (năm) 19 19  
Tuổi cao nhất (năm) 73 74  

Tuổi trung bình (năm) 41,3±10,2 39,9 ± 10,4 >0,05 
Nam/ Nữ (người) 120 / 56 116 / 58 >0,05 

 

3. Hình ảnh nội soi của viêm dạ dày. 
Nhiễm HP Không nhiễm HP  

Hình ảnh nội soi n % n % 
 
p 

Phù nề xung huyết 80 45,5 95 54,6 >0,05 
Trợt phẳng 51 28,9 31 17,8 <0,05 

Trợt lồi 18 10,2 13 7,5 >0,05 
Chấm chảy máu 10 5,7 20 11,5 >0,05 

Viêm teo 17 9,7 15 8,6 >0,05 
Tổng số 176 100 174 100  

4. Mô bệnh học của VDDMT theo vị trí: 
Nhiễm HP Không nhiễm HP p  

Mô Bệnh Học n % n %  
Viêm hang vị đơn thuần 38 21,6 64 36,8 <0,05 
Viêm thân vị đơn thuần 0 0 0 0  
Viêm hang vị và thân vị 138 78,4 110 63,2 <0,01 

Tổng số 176 100 174 100  
 
5. Nhiễm H.pylori và các hình thái mô bệnh 

học của VDDMT. 
5.1. Phân loại VDDMT:  

Nhiễm HP Không nhiễm HP  
MBH n % n % 

 
p 

Viêm mạn nông 27 15,3 97 55,7 < 0,01 
Viêm mạn teo 149 84,7 77 44,3 < 0,01 

Tổng số 176 100 174 100  
Nhận xét: Tỷ suất chênh nguy cơ viêm teo ở 

những BN nhiễm HP so với những BN không nhiễm 
HP là: OR = 6,95 (95% CI: 4,29 – 11,25). 

5.2. Mức độ VDDMT:  
Nhiễm HP Không nhiễm HP Mức độ 

Số BN Tỷ lệ% Số BN Tỷ lệ % 
p 

Nhẹ 34 19,3 53 30,5 < 0,05 
Vừa 67 38,1 39 22,4 < 0,01 

Nặng 75 42,6 82 47,1 > 0,05 
Tổng số 176 100 174 100  
 
5.3. Mức độ viêm teo tuyến: 

Nhiễm HP Không nhiễm HP  
Mức độ Số BN Tỷ lệ% Số BN Tỷ lệ % 

p 

Nhẹ 100 67,1 49 63,6 > 0,05 
Vừa 45 30,2 28 36,4 > 0,05 

Nặng 4 2,7 0 0  
Tổng số 149 100 77 100  
 
6. Liên quan giữa thay đổi mô bệnh học và 

mức độ nhiễm H.pylori: 
6.1. VDDMT và mức độ nhiễm H. Pylori: 

Nhiễm HP VDDMT 
(+) n (%) (++) n (%) (+++) n (%) 

p 

Viêm mạn nông 21 (37,5) 6 (9,8) 0 <0,01 
Viêm mạn teo 35 (62,5) 55 (90,2) 59 (100) <0,05 

Tổng số 56 61 59 176 
 

6.2. Mức độ nhiễm H. pylori và tổn thương phối 
hợp với VDDMT: 

Nhiễm HP Tổn thương phối hợp với 
VDDMT (+) 

n = 56 
(++) 

n = 61 
(+++) 
n = 59 

 
p 

Viêm mạn hoạt động  
n (%) 

40 
(71,4) 

55 (90,2) 59 (100) <0,05 

Dị sản ruột n (%) 8 (14,3) 16 (26,2) 25 (42,3) <0,01 
Loạn sản n (%) 2 (3,6) 5 (8,2) 12 (20,3) <0,05 
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7. Mối liên quan giữa VDDMT và type H.pylori: 
Trong số những bệnh nhân viêm dạ dày có nhiễm 

H.pylori trong nghiên cứu, làm xét nghiệm PCR xác 
định gen cagA, vacA cho 100 BN: 

7.1. CagA và viêm dạ dày mạn: 
Nhiễm H. pylori 

VDDMT cagA (+) 
n (%) 

cagA (-) 
n (%) 

 
p 

Viêm mạn nông 1 (4) 4 (5,3) > 0,05 
Viêm mạn teo 24 (96) 71 (94,7) > 0,05 
Tổng số (n) 25 75  
 
7.2. CagA và mức độ viêm teo: 

HP  
Viêm teo 

cagA (+) 
n (%) 

cagA (-) 
n (%) p 

Nhẹ 9 (37,5) 46 (64,8) < 0,05 
Vừa 13 (54,2) 25 (35,2) 
Nặng 2 (8,3) 0 

< 0,05 

Tổng số viêm teo 24 71  
 
7.3 CagA và viêm mạn hoạt động, dị sản ruột, 

loạn sản: 
Nhiễm HP Tổn thương phối  

hợp với VDDMT cagA (+) n (%) cagA (-) n (%) 
p 

VMH§ 25 (100) 71 (94,7) > 0,05 
DSR, LS 17 (68) 23 (30,7) < 0,05 

n 25 75  
 
7.4. VacA và viêm dạ dày mạn: 

Nhiễm HP VDDMT 
vacA (+) n (%) vacA (-) n (%) 

p 

Viêm mạn nông 1 (2,1) 4 (7,5) >0,05 
Viêm mạn teo 46 (97,9) 49 (92,5) >0,05 
Tổng số (n) 47 53  
 
7.5. VacA và mức độ viêm teo. 

Nhiễm HP Viêm mạn teo 
vacA (+) n (%) vacA (-) n (%) 

p 

Nhẹ 24 (52,2%) 31 (63,3%) >0,05 
Vừa 20 (43,5%) 18 (36,7%) 
Nặng 2 (4,3%) 0 

>0,05 

Tổng số viêm teo 46 49  
 
7.6. VacA và viêm mạn hoạt động, dị sản ruột, 

loạn sản. 
Nhiễm HP Tổn thương phối 

hợp với VDD mạn vacA (+) n (%) vacA (-) n (%) 
p 

VMH§ 47 (100) 49 (92,5) >0,05 
DSR, LS 24 (51,1) 16 (30,2) <0,05 

Tổng số VDD mạn 47 53  
 
8. Kiểu gen H. pylori và viêm dạ dày mạn: 
8.1. Tỷ lệ các type H.pylori ở hai nhóm bệnh nhân: 

Type H.pylori Số lượng Tỷ lệ % 
cagA (+), vacA (+) I 25 25 
cagA (-), vacA (-) II 53 53 
cagA (+), vacA (-) III 0 0 
cagA (-), vacA (+) IV 22 22 

Tổng số 100 100 

8.2. Tỷ lệ cagA, vacA ở hai nhóm bệnh nhân. 
Gen HP Số lượng Tỷ lệ % 
cagA (+) 25 25 
vacA (+) 47 47 

 

8.3. Kiểu gen H.pylori và mô bệnh học của viêm 
dạ dày mạn. 

Viêm dạ dày mạn Kiểu gen HP 
Viêm mạn nông n(%) Viêm mạn teo n(%) 

cagA (+), vacA (+) 1 (4) 24 (96) 
cagA (-), vacA (-) 4 (7,5) 49 (92,5) 
cagA (-), vacA (+) 0 22 (100) 

p > 0,05 > 0,05 
 

8.4. Kiểu gen H.pylori và mức độ viêm teo dạ dày 
mạn. 

Viêm mạn teo n (%) Kiểu 
gen HP Nhẹ Vừa Nặng 

Tổng 
số 

cagA (+) vacA (+) 9 (37,5) 13 (54,2) 2 (8,3) 24 
cagA (-) vacA (-) 31 (63,3) 18 (36,7) 0 49 
cagA (-) vacA (+) 15 (68,2) 7 (31,8) 0 22 

p < 0,05 < 0,05  
 

8.5. Kiểu gen H.pylori với viêm mạn hoạt động và 
dị sản ruột,loạn sản. 

Tổn thương phối hợp với VDD mạn Kiểu 
gen HP VMH§ n (%) DSR, LS n (%) 

Tổng số 

cagA (+) vacA (+) 25 (100) 17 (68) 25 
cagA (-) vacA (-) 49 (92,5) 16 (30,2) 53 
cagA (-) vacA (+) 22 (100) 7 (31,8) 22 

p > 0,05 < 0,05  
Nhận xét:Tỷ lệ dị sản ruột và loạn sản ở những BN 

nhiễm HP type I cagA(+), vacA (+) là 68%, cao hơn 
có ý nghĩa so với ở các BN nhiễm HP type II và type 
IV lần lượt là: 30,2% và 31,8% với p < 0,05. 

Tỷ suất chênh nguy cơ xuất hiện DSR, LS ở 
những BN nhiễm H.pylori type I so với nhiễm các type 
H.pylori khác là: OR = 4,8 (95% CI: 1,9 – 12,3). 

Viêm mạn hoạt động chiếm tỷ lệ cao và không có 
khác biệt giữa các nhóm BN (p > 0,05).  

Bàn luận 
1. Về tỷ lệ nhiễm H.pylori:  
Nhiễm khuẩn H.pylori xuất hiện phổ biến trên thế 

giới, tần suất nhiễm có liên quan chặt chẽ với điều 
kiện kinh tế xã hội. Tỷ lệ nhiễm HP ở người lớn trung 
niên là trên 80% ở nhiều nước đang phát triển so với 
20%-50% ở các nước phát triển [12,13,16,17]. Nhiễm 
H.pylori kéo dài dẫn đến VDDMT, trong đó có những 
người bị chuyển thành loét dạ dày tá tràng, ung thư 
dạ dày. ở Việt Nam, tỷ lệ nhiễm H.pylori trên những 
người khỏe mạnh khoảng 75%, nam và nữ tương 
đương nhau, trẻ nhỏ nhiễm H.pylori thấp hơn người 
lớn, xuất hiện ở cả lứa tuổi từ 1-2 tuổi [1,2,3,6,7]. Kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi thấy số BN bị nhiễm 
H.pylori là 176 BN (50,3%), thấp hơn so với các 
nghiên cứu ở những năm trước, kể cả trong và ngoài 
nước. ở Việt Nam, trong những năm 1996 - 1998, tỷ 
lệ HP(+) gặp ở trên 70% ở những BN bị VDDMT 
[5,8,11], nhưng gần đây, nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ 
lệ đó đã giảm xuống, thậm chí một số nghiên cứu chỉ 
gặp 30% H.pylori (+). Theo chúng tôi, tỷ lệ H.pylori 
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giảm xuống có thể do điều kiện kinh tế xã hội của 
nước ta được cải thiện, đồng thời việc dùng kháng 
sinh tự do trong nhân dân cũng là một trong những 
nguyên nhân làm cho tỷ lệ nhiễm H.pylori giảm thấp. 

2. Nhiễm H.pylori và các hình thái mô bệnh 
học cuả VDDDMT: 

Nghiên cứu của chúng tôi thấy tỷ lệ VDDMT 
nông ở nhóm bệnh nhân nhiễm H.pylori (15,3%), 
thấp hơn nhiều so với tỷ lệ ở nhóm bệnh nhân không 
nhiễm H.pylori (55,7%) với p < 0,01. Theo chúng tôi, 
có thể do nhiễm H.pylori đã ảnh hưởng tới diễn biến 
của VDDMT nông, làm đẩy nhanh tốc độ tiến triển 
tới những giai đoạn viêm mạn tính nặng hơn, do đó 
làm giảm tỷ lệ viêm mạn nông ở những bệnh nhân 
nhiễm H.pylori.  

Hình ảnh mô bệnh học viêm dạ dày mạn teo 
nhiễm H.pylori chiếm 84,7%, cao hơn đáng kể so với 
tỷ lệ viêm dạ dày mạn teo ở những bệnh nhân không 
nhiễm H.pylori (44,3%) với p < 0,01. Những BN nhiễm 
H.pylori có nguy cơ viêm teo cao gấp 6,95 lần so với 
những BN không nhiễm HP (OR = 6,95; 95% CI: 4,29 
– 11,25). Nghiên cứu ở Nigeria (15) trên 1047 BN, 
thấy tỷ lệ nhiễm H.pylori tới 78% và nhiễm H.pylori là 
nguyên nhân quan trọng nhất của tình trạng viêm 
mạn tính niêm mạc dạ dày- tá tràng, bao gồm viêm 
teo và dị sản ruột. Các tác giả ở Nhật bản đã rút ra 
nhận xét: nhiễm H.pylori dẫn đến tăng xâm nhập tế 
bào viêm vào niêm mạc dạ dày và gây tổn thương 
DNA thông qua các phần tử oxy và nitơ phản ứng, 
đây là một yếu tố nguy cơ cao của ung thư dạ dày.  

VDDMT hoạt động ở nhóm BN nhiễm H.pylori 
chiếm 87,5%, cao hơn nhiều so với nhóm BN không 
nhiễm H.pylori (57,5%) với p < 0,01. Nguy cơ viêm 
mạn hoạt động ở những BN nhiễm H.pylori cũng tăng 
cao gấp 5,18 lần so với những BN không nhiễm 
H.pylori (OR = 5,18; 95% CI: 3,1 – 8,65). Các nghiên 
cứu của Maroos HI (24), Florent TC (20)và Trịnh 
Tuấn Dũng (5) thấy có sự tương ứng rõ rệt giữa mức 
độ viêm hoạt động của niêm mạc dạ dày với mức độ 
nhiễm H.pylori. Nghiên cứu của Nguyễn Duy Thắng 
(11) cũng thấy viêm dạ dày mạn thể hoạt động chiếm 
tỷ lệ cao (66 - 83,7%) và tỷ lệ nhiễm H.pylori cũng rất 
cao (90 - 96,8%).  

ở nghiên cứu của chúng tôi, trong số những bệnh 
nhân có viêm niêm mạc dạ dày mạn tính, tỷ lệ viêm 
teo kèm theo dị sản ruột ở nhóm nhiễm H.pylori là 
27,8% cao hơn có ý nghĩa so với ở nhóm không 
nhiễm H.pylori là 11,5%. Nhiễm H.pylori sẽ làm tăng 
nguy cơ xuất hiện dị sản ruột ở những BN viêm dạ 
dày mạn gấp 2,97 lần so với nhóm BN không bị 
nhiễm H.pylori (OR = 2,97; 95% CI: 1,7 – 5,18). 

 Về sự thay đổi mô bệnh học ở niêm mạc dạ dày 
như viêm mạn tính, viêm teo niêm mạc dạ dày và dị 
sản ruột do nhiễm H.pylori, nghiên cứu của Craanen 
M.E. và cs (19) thấy tỷ lệ dị sản ruột tăng tỷ lệ thuận 
với tỷ lệ nhiễm H.pylori: ở lứa tuổi dưới 30, tỷ lệ nhiễm 
H.pylori là 35,3% thì dị sản ruột là 2,9%; nhưng ở 
nhóm 50- 59 tuổi, tỷ lệ nhiễm H.pylori là 65,1% thì dị 
sản ruột lên tới 23,6%: tỷ lệ nhiễm H.pylori càng cao 

thì dị sản ruột cũng càng cao, chứng tỏ H.pylori thực 
sự ảnh hưởng đến dị sản ruột.  

Tổn thương niêm mạc dạ dày nặng nhất trong số 
những bệnh nhân của chúng tôi là loạn sản dạ dày. 
Tỷ lệ loạn sản ở nhóm BN nhiễm H.pylori (10,8%) cao 
hơn có ý nghĩa so với ở nhóm không nhiễm H.pylori 
(1,7%) với p < 0,05. Những BN viêm dạ dày mạn 
nhiễm H.pylori thì nguy cơ xuất hiện loạn sản tăng 
cao gấp 6,89 lần so với những BN không nhiễm 
H.pylori (OR = 6,89; 95% CI: 2,33 – 20,39). 

Xét về mức độ loạn sản, trong số 19 BN có loạn 
sản ở nhóm nhiễm H.pylori, loạn sản mức độ vừa (LS 
II) có 3 BN, còn ở nhóm không nhiễm H.pylori loạn 
sản mức độ vừa có 1 BN, còn lại là loạn sản mức độ 
nhẹ (LS I). Tuy nhiên, vì số lượng loạn sản còn ít nên 
khó có được sự so sánh chính xác về mức độ loạn 
sản ở hai nhóm.  

Như vậy, với tỷ lệ viêm teo dạ dày và dị sản ruột, 
loạn sản đều gặp nhiều hơn trên những bệnh nhân 
nhiễm H.pylori so với những bệnh nhân không nhiễm 
H.pylori cho thấy: nhiễm H.pylori là một yếu tố quan 
trọng có liên quan đến mức độ nặng của viêm niêm 
mạc dạ dày. Điều đó phản ánh nguy cơ cao tiến triển 
thành tổn thương ác tính của dạ dày ở những BN bị 
VDDMT có nhiễm H.pylori. 

3. Về mức độ nhiễm H.pylori và viêm dạ dày: 
Các hình thái mô bệnh học của VDDMT có sự 

thay đổi rất khác nhau giữa các mức độ nhiễm 
H.pylori.(14,18,21.22). ở những BN nhiễm H.pylori 
mức độ nhẹ (HP +), tỷ lệ viêm dạ dày mạn nông là 
37,5%, cao hơn đáng kể so với những BN nhiễm 
H.pylori mức độ vừa (HP ++) và nặng (HP +++), lần 
lượt là 9,8% và 0% (p < 0,05). Ngược lại, ở những BN 
nhiễm H.pylori mức độ vừa và nặng thì viêm teo tuyến 
niêm mạc dạ dày là hình ảnh chủ yếu và chiếm tỷ lệ 
lần lượt là 90,2% và 100%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 
viêm teo ở những bệnh nhân nhiễm H.pylori mức độ 
nhẹ là 62,5% (p < 0,05). 

Hình ảnh mô bệnh học gặp ở tất cả các bệnh 
nhân nhiễm H.pylori mức độ nặng là viêm teo mạn 
tính hoạt động vùng hang vị (100%). Hơn nữa, ở 
những bệnh nhân này còn gặp một tỷ lệ khá cao dị 
sản ruột (42,3%), cao hơn có ý nghĩa so với tỷ lệ dị 
sản ruột ở những bệnh nhân nhiễm H.pylori mức độ 
nhẹ (14,3%) với p < 0,01. Trong số những BN nhiễm 
H.pylori mức độ nặng, có 12 trường hợp (20,3%) có 
hình ảnh loạn sản dạ dày, tỷ lệ này cũng cao hơn có ý 
nghĩa so với tỷ lệ loạn sản ở nhóm BN nhiễm H.pylori 
mức độ nhẹ: 2 BN (3,6%) với p < 0,05. 

Xem xét hình ảnh viêm mạn tính hoạt động ở 
những BN nhiễm H.pylori thấy tỷ lệ viêm mạn tính 
hoạt động tăng dần, tỷ lệ thuận với mức độ nhiễm 
H.pylori, trong đó: tỷ lệ viêm mạn tính hoạt động ở 
những BN nhiễm H.pylori mức độ vừa và nặng là 
90,2% và 100%, cao hơn có ý nghĩa so với tỷ lệ viêm 
mạn tính hoạt động ở những BN nhiễm H.pylori mức 
độ nhẹ là 71,4% (p < 0,05). Kết quả của chúng tôi 
cũng tương đương với một số kết quả khác ở trong 
nước cũng như nước ngoài (4,9,10,28,29,30,31,32) 

 



Y học thực hành (760) - số 4/2011  
  
  
 

93 

kết luận 
Qua nghiên cứu trên 350 BN bị VDDMT, so sánh 

giữa nhóm BN nhiễm H.pylori với không nhiễm 
H.pylori, giữa các BN nhiễm các type H.pylori khác 
nhau, chúng tôi rút ra kết luận sau:  

1. Hình ảnh nội soi dạ dày gặp hình ảnh viêm trợt 
phẳng ở những BN nhiễm H.pylori cao hơn có ý nghĩa 
so với ở những BN không nhiễm H.pylori (28,9% và 
17,8%, p < 0,05).  

- Mức độ VDDMT ở nhóm BN nhiễm H.pylori nặng 
hơn (tỷ lệ viêm mạn nông thấp hơn và viêm mạn teo 
cao hơn), so với ở nhóm không nhiễm H.pylori (15,3% 
và 84,7% so với 55,7% và 44,3% với p < 0,01). Tỷ 
suất chênh nguy cơ viêm teo ở những BN nhiễm 
H.pylori so với những BN không nhiễm H.pylori là 
6,95 lần (OR = 6,95; 95% CI: 4,29 – 11,25). 

- Tỷ lệ viêm dạ dày mạn tính hoạt động, dị sản ruột, 
loạn sản ở nhóm nhiễm H.pylori cao hơn có ý nghĩa so 
với ở nhóm không nhiễm H.pylori (87,5%; 27,8%; 
10,8% so với 57,5%; 11,5%; 1,7% với p < 0,05).  

- Những BN viêm dạ dày mạn nhiễm H.pylori có 
nguy cơ xuất hiện viêm mạn hoạt động cao gấp 5,18 
lần (95% CI: 3,1 – 8,65), dị sản ruột cao gấp 2,97 lần 
(95% CI: 1,7 – 5,18), loạn sản cao gấp 6,89 lần (95% 
CI: 2,33 – 20,39) so với những BN không nhiễm 
H.pylori.  

2. Tỷ lệ nhiễm H.pylori type I là 25%, type II là 
53%, type III là 0% và type IV là 22%. Tỷ lệ nhiễm 

H.pylori cagA (+) là 25%, tỷ lệ nhiễm H.pylori vacA 
(+) là 47%. 

- Những BN nhiễm HP type I: cagA (+), vacA (+) thì 
VDDMT nặng hơn (tỷ lệ viêm teo mức độ vừa và nặng: 
62,5%, tỷ lệ dị sản ruột và loạn sản: 68%), đều cao 
hơn có ý nghĩa so với ở những BN nhiễm H.pylori type 
II, type IV (36,7%; 30,2% và 31,8%; 31,8% với p<0,05).  
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG HÀM DƯỚI BẰNG PHẪU THUẬT 

DÙNG NẸP VÍT KẾT HỢP XƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH 
 

Vũ Anh Dũng, Trần Bình Minh  
TÓM TẮT 
Nghiên cứu mô tả trên 48 bệnh nhân gãy xương 

hàm dưới được điều trị phẫu thuật kết hợp xương 
bằng nẹp nít tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ 
tháng 1/2010 đến tháng 10/2010 chúng tôi nhận thấy: 

- Lứa tuổi hay gặp nhất là 21- 40 tuổi chiếm 70,7 
%. Tỷ lệ nam/nữ = 7/1. Nguyên nhân chủ yếu do 
TNGT (81,3%). Có 12,5 % CTSN kết hợp ở các mức 
độ vừa và nhẹ. Triệu chứng lâm sàng thường gặp và 
có giá trị chẩn đoán như điểm đau chói cố định 100%; 
sai khớp cắn 87,5%. Vị trí gãy thường gặp nhất là 
vùng cằm 31,9%, số BN có một đường gãy chiếm đa 
số 64,6%.  

- Điều trị gãy XHD tại bệnh viện tỉnh: Đa số BN 
được phẫu thuật trong thời gian từ 3- 7 ngày đầu sau 
khi xảy ra tai nạn (54,2%). Ngày điều trị cho một BN từ 
7- 15 ngày là chủ yếu (66,7%); đường mổ trong miệng 
hay được lựa chọn (64,2%). Kết quả điều trị gần: loại 
tốt là 64,6%, khá 23,3%, kém 12,3%. Kết quả điều trị 
xa: loại tốt là 78,3%, khá 15,2%, kém 6,5%. 

SUMMARY 
Descriptive studies on 48 patients with mandibular 

fractures Surgical treatment combined with splint 

bone screws in the Hospital of Thai Binh province 
from January 1 / 2010 to March 10/2010 we found:  

- The most common age is 21-40 years old 
accounted for 70.7%. Percentage of male / female = 7 
/ 1. The main cause by traffic accidents (81.3%). 
12.5% CTSN have combined in the moderate and 
mild. Common clinical symptoms and diagnostic value 
as fixed points playing 100%, 87.5% incorrect bite. The 
most common fracture location is the chin area 31.9%, 
of patients with a fracture line 64.6% majority. 

- Treated mandibular fractures at the provincial 
hospital: Most patients underwent surgery during the 
period from 3-7 days after the accident (54.2%). Day 
treatment for a patient from 7 - 15 days is mainly 
(66.7%); sugar in the mouth or surgery were selected 
(64.2%). Treatment results near: good is 64.6%, 
pretty 23.3%, bad 12.3%. Remote results of 
treatment: good is 78,3%, pretty 15.2%, bad 6,5%. 

ĐẶT VẤN ĐỀ  
Chấn thương hàm mặt là một cấp cứu hay gặp, 

nguyên nhân gây nên chủ yếu do tai nạn giao thông 
(TNGT). Tỷ lệ bệnh nhân (BN) chấn thương đã tăng cả 


